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                                   Tuần 02

Buổi sáng:

Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2016
< Dạy 2C Tu÷3, soạn cả 3 tiết vào Tu3 >

Buổi chiều:

Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2016
< Dạy 2C Tuchẵn÷2, soạn cả 2 tiết vào Tu2 >

Tiết 1: KĨ NĂNG SỐNG (4B)

< Do GV chuyên soạn và dạy >


Tiết 2: TẬP ĐỌC (4B)

Truyện cổ nước mình

I. Mục đích, yêu cầu:


1. Đọc lưu loát toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng, phù hợp với âm điệu, vần nhịp của từng câu thơ lục bát. Đọc bài với giọng tự hào, trầm lắng.

2. Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Ca ngợi kho tàng truyện cổ của đất nước. Đó là những câu chuyện vừa nhân hậu, vừa thông minh, chứa đựng kinh nghiệm sống quý báu của cha ông.
3. Học thuộc lòng bài thơ.


II. Đồ dùng dạy - học:


- Tranh minh hoạ bài học trong SGK.


- Sưu tầm thêm các tranh minh hoạ về các câu truyện cổ như: Tấm Cám, Thạch Sanh, Cây khế, Cây tre trăm đốt,...


- Giấy khổ to hoặc bảng phụ viết câu, đoạn thơ cần hdẫn HS đọc.


III. Các hoạt động dạy học:


A. kiểm tra bài cũ:


GV kiểm tra 3HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn của truyện Dế mÌn bênh vực kẻ yếu,...


B. Dạy bài mới:


1. Giới thiệu bài: GV hdẫn HS quan sát tranh minh hoạ bài thơ, giới thiệu bài và nêu MĐ, YC của tiết học và các yêu cầu khác.


2. Luyện đọc và tìm hiểu bài:


a) Luyện đọc


- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn thơ. Có thể chia bài thành 5 đoạn:

- GV kết hợp nhắc nhở, sửa chữa nếu có em phát âm sai, ngắt nghỉ hơn không đúng hoặc có giọng đọc không phù hợp...


- GV giúp HS hiểu các từ ngữ mới được chú thích cuối bài đọc (độ trì, độ lượng, đa tình, đa mang), giải nghĩa thêm một số từ ngữ khác,...


- HS luyện đọc theo cặp, một, hai em đọc cả bài.


- GV đọc diễn cảm toàn bài 1 lần.


b) Tìm hiểu bài


- GV tổ chức cho HS đọc, trao đổi, thảo luận dựa theo các câu hỏi SGK.


Câu 1: Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà?


(- Vì truyện cổ của nước mình rất nhân hậu, ý nghĩa rất sâu xa.


- Vì truyện cổ giúp ta nhận ra những phẩm chất quý báu của cha ông: công bằng, độ lg,...


- Vì truyện cổ truyền cho đời sau nhiều lời răn dạy quý báu của cha ông: nhân hậu,...)


Câu 2: Bài thơ gợi cho em nhớ đến những truyện cổ nào? (Tấm Cám, Đẽo cày giữa đườg).


Câu 3: Tìm những truyện cổ khác thể hiện sự nhân hậu của người Việt Nam ta.


Câu 4: Em hiểu ý hai dòng thơ cuối bài thế nào? (Truyện cổ chính là những lời răn dạy của cha ông đối với đời sau: nhân hậu, độ lượng, công bằng, chăm chỉ, ở hiền, tự tin,...).


c) Hướng dẫn HS đọc diễn cảm và học thuộc lòng.

- 3 HS tiếp nối nhau đọc lại bài thơ. GV khen ngợi những HS đọc thể hiện đúng nội dung bài, giọng đọc tự hào, trầm lắng, biết nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.


- GV chọn hdẫn HS cả lớp đọc diễn cảm một đoạn thơ theo trình tự đã hdẫn.


- HS nhẩm HTL bài thơ. HS thi đọc thuộc lòng từng đoạn, cả bài thơ.


3. Củng cố, dặn dò: 

GV nhận xét tiết học, nhắc HS tiếp tục HTL bài thơ.


Tiết 3: ĐẠO ĐỨC (4B)

Trung thực trong học tập (t2)
I. Mục tiêu


Học xong bài này, HS có khả năng:

1. Nhận thức được: - Cần phải trung thực trong học tập.

- Giá trị của trung thực nói chung và trung thực trong học tập nói riêng.

2. Biết trung thực trong học tập.

3. Biết đồng tình, ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập.

Ii. tài liệu và phương tiện

- SGK Đạo đức 4, các mẩu chuyện, tấm gương về sự trung thực trong học tập.

Iii. các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (BT3, SGK): Em sẽ làm gì nếu:

a) Em không làm được bài trong giờ kiểm tra?

b) Em bị điểm kém, nhưng cô giáo lại ghi nhầm vào sổ là điểm giỏi?

c) Trong giờ kiểm tra, bạn ngồi bên cạnh không làm được bài và cầu cứu em?

1. GV chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận nhóm.

2. Các nhóm thảo luận.

3. Đại diện các nhóm trình bày. Cả lớp trao đổi, chất vấn, nhận xét, bổ sung.

4. GV kết luận về cách ứng xử đúng trong mỗi tình huống:

a) Chịu nhận điểm kém rồi quyết tâm học để gỡ lại.

b) Báo lại cho cô giáo biết để chữa lại điểm cho đúng. 

c) Nói bạn thông cảm, vì làm như vậy là không trung thực trong học tập.

Hoạt động 2: Trình bày tư liệu đã sưu tầm được (BT4, SGK): Em hãy kể lại những mẩu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập mà em biết.

1. GV yêu cầu một vài HS trình bày, giới thiệu.

2. Thảo luận lớp: Em nghĩ gì về những mẩu chuyện, tấm gương đó?

3. GV kết luận:

- Xung quanh chúng ta có nhiều tấm gương về trung thực trong học tập. Chúng ta cần học tập các bạn đó.

Hoạt động 3: Trình bày tiểu phẩm (BT5, SGK).

1. GV mời một, hai nhóm trình bày tiểu phẩm đã được chuẩn bị.

2. Thảo luận chung cả lớp:

- Em có suy nghĩ gì về tiểu phẩm vừa xem?

- Nếu em ở vào tình huống đó, em có hành động như vậy không? Vì sao?

3. GV nhận xét chung.

Hoạt động tiếp nối

HS thực hiện các nội dung ở mục “Thực hành” trong SGK. Đó là:

Thực hiện trung thực trong học tập và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện!


Buổi sáng + chiều:

Thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2016
< Không có giờ >


Buổi sáng:

Thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2016

< Dạy 3A Tu lẻ, Dạy 3C Tu chẵn >

Tiết 1: TOÁN (3C)

Ôn tập các bảng nhân
I. Mục tiêu:

- Thuộc các bảng nhân 2,3,4,5.

- Biết nhân nhẩm với số tròn trăm và tính giá trị của biểu thức.
- Vận dụng được vào việc tính chu vi hình tam giác và giải bài toán có lời văn (có một phép nhân).

* Giáo dục cho HS thấy được sự cần thiết phải thuộc bảng nhân để vận dụng vào việc làm các loại bài toán.
II. Các hoạt động dạy học:

	Nội dung – thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I.Bài cũ (5p)
II. Bài mới:

1. Giới thiệu bài (1p):

2. Hướng dẫn ôn các bảng nhân (13p):

3. Hướng dẫn làm bài tập (20p):

* Bài 1/9:

* Bài 2/9:

* Bài 3/9:

* Bài 4/9:

III. Củng cố - dặn dò (1p).
	- Gọi HS làm các phép tính:
     564 – 383 = …

674 – 459 = …

- Nhận xét, đánh giá.

- Nêu mục tiêu bài dạy.

- Gọi HS lên đọc các bảng chia.

- Đọc các bảng nhân theo tổ.

- Nhận xét, nhắc nhở về HTL thêm.

- Gọi HS nêu yêu cầu bài.

a. Gọi HS nêu kết quả các phép tính.

- Nhận xét.

b. HD HS cách nhẩm các phép nhân.

     200 x 3 = ?

Nhẩm: 2 trăm x 3 = 6 trăm

Vậy:    2 00     x 3 = 600.

- Gọi HS nêu kết quả các phép tính.

- Nhận xét.

- Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- HD HS cách tính theo mẫu.

  4 x 3 + 10 = 12 + 10

                   = 22 

- Cho HS làm vào vở.

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét.

* Đáp án:

a) 5 x 5 + 18 = 25 + 18

                     = 43

b) 2 x 2 + 9 = 4 + 9

                    = 13

- Gọi HS đọc bài toán.

- HD HS phân tích bài toán.

- Cho HS làm bài vào vở.

- Gọi HS lên bảng làm.

- Nhận xét.

* Đáp án:          Bài giải:

Số ghế được xếp trong phòng là:

4 x 8 = 32 (ghế)

Đáp số: 32 ghế

- Cho HS làm bài vào vở.
- Gọi HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét.

* Đáp án:          Bài giải:

Chu vi hình tam giác ABC là:

100 + 100 + 100 = 300 (cm)

Đáp số: 300 cm

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Dặn dò HS làm BT ở nhà.


	- 2 em HS làm bài trên bảng lớp.
- HS nghe.

- 6 em thực hiện.

- 3 tổ đọc to trước lớp.

- HS nghe và gghi nhớ.

- 1HS nêu.

- HS cả lớp nghe và ghi nhớ.

- HS theo dõi.

- HS nêu.

- HS nhận xét.

- 2 HS nêu yêu cầu bài

- HS chú ý nghe, thực hiện theo mẫu.

- HS làm bài vào vở.

- 2HS làm bài trên bảng lớp.

- HS đọc yêu cầu bài toán.

- HS phân tích đề toán.

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 2 HS làm bài trên bảng.

- HS đọc yêu cầu bài toán.

- HS phân tích đề toán.

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 2 HS làm bài trên bảng.

- HS nghe, ghi nhớ.

- 



Tiết 2: ĐẠO ĐỨC (3C)

Kính yêu Bác Hồ (t2)
I . Mục tiêu .


- Hs biết : Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại , có công lao to lớn đối với đất nước, với dân tộc và biết được tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi, giữa thiếu nhi với Bác Hồ, thiếu nhi cần phải làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác.


- Hs thực hiện và ghi nhớ 5 điều Bác dạy.


- Có tình cảm kính yêu và biết ơn Bác Hồ .

II . Đồ dùng dạy học .

   
- Tranh ảnh về Bác Hồ .

III . Các hoạt động dạy học chủ yếu . 

1 . Kiểm tra.3’


- Hãy đọc thuộc 5 điều Bác Hồ dạy.


- Thiếu nhi cần phải làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác?

2 . Bài mới .     *- Giới thiệu bài 2-3’

      * Khởi động: .Cả lớp hát bài :Nhớ ơn Bác

      * Giảng ND .

	      Hoạt động 1 : Hs tự liên hệ .8’-10’

      - Gv hướng dẫn hs trao đổi theo cặp và liên hệ về việc thực hiện 5 điều BH dạy .

      - Gv gợi ý:

- Những điều nào em đã thực hiện được và chưa thực hiện được ? Em  cần tiếp tục thực hiện ntn?

Hoạt động 2 :10 – 12’. Cho Hs trưng bày tư liệu và tranh ảnh về BH.

· Hãy chỉ và nêu rõ  ND tranh ?

· Gv gợi ý cho hs trả lời.

      - Nhận xét, khen hs , nhóm sưu tầm được nhiều tranh ảnh, tư liệu và giới thiệu hay.

      - Hãy nêu những hiểu biết của em về Bác Hồ kính yêu?

      + Em phải làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác?

      * Hoạt động 3 (6-8’): Cho Hs chơi trò chơi phóng viên .

         - Gv nêu trò chơi - cách chơi, thời gian chơi

         - Nhận xét, tổng kết bài học

          3 . Củng cố - dặn dò .2-4’

       - Cần làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ ?

       - Hs thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ  dạy.
	- Hs thảo luận, liên hệ về việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy của bản thân và của các bạn trong lớp.
- Hs trình bày.

- Hs T /luận .

- Các nhóm trưng bày tư liệu ,

 tranh ảnh sưu tầm

 - Đại diện nhóm nêu nội dung .

- Nêu ý nghĩa của mỗi tranh 

ảnh, tư liệu

· Hs thi đua trình bày.

Liên hệ

- Hs trong lớp lần lượt đóng vai

 phỏng vấn các bạn những hiểu 

biết về Bác Hồ.





Tiết 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU (3C)

Từ ngữ về thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?
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Pé bai: TUNGU VE THIEU NHI - ON TAP CAU: AI LA Gi?

LMuc tigu:

1.Mé rong vén tir v& tré em, tim dugc céc tir chi tré em: tinh nét cua tré em.

tinh cam hodc sy chdm séc ciia ngudi 16n déi véi tré em.

2. On kiéu cau: Ai (céi gi, con gi?)- La gi?

11. P4 dung day hoc:

-2 t& phiéu khd to ké bang ndi dung bai tap 1.

- Bang phu viét theo hang ngang 3 ciu vin & bai tap 2.
TIL.C4c hoat déng day hoc:

TAI XUONG

1 /4 trang

Tién trinh Hoat dong cua gido vién Hoat dong ctia HS

day hoc

ABaica |-GV kiém tralemlam bai tap 1. -2hs en bang Bm

(4 phiit) -2em 1am lai bai tap 2/ T8 (tiét 1) bai tap, ca 16p theo
-Nhin xét bai cii. doi.

B.Bai méi

1.Gt bai -Néu muc dich yéu ciu cua tiét hoc.

e

Dangky | | pang nnap

‘ BIEM BAU TU DA LOI NHUAN

GO TAI LIEU LIEN QUAN CHO BAN
Gi&o an Luyén tir va cau - Lop 2 -
Tir ngir vé thoi tiét .. ddu cham

thant
B: @1z 1

B Tiét 4. Tir ngi¥ v& gia dinh. On tap
cauAilagi
B ©w &3

B T ngi¥ vé qué hrong-On tap cau
Allam gi? -lop 3
B ©s

B Luyén tir va cau:M& rong vén tir vé
Thiéu nhi - On tap cau Aila gi
Bs @z 10

B LTvC: T ngiF vé& qué huong - On
tap cau Al lam gi
B2 @

v

B T ngi v& gia dinh- On tap cau - Al
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u L. N 6n tap dong vét khong xrong sbng
dbi theo nhom dé o
2 hoan thanh bai. Bx @x 14
-Gv dén 2 to phiéu to 1en bang, chia | -Thi tim tir vé tré em (et m e T

on tap sinh hoc 16p 7 paf
16pthanh 2 nhém 16n, méi hai nhém lén | theo nhém (tiép stxc). Be @13 o
[ Bai giang Tiéng Viét 3 - LUYEN TU
VA CAU - TU NGUF VE QUE
HUONG, ON TAP CAU Al LAM Gi 2
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bang thi tiép sz, mdi em viét nhanh tr
tim dugc rdi chuyén biit cho ban, em
cubi cung s& tyr #ém s6 luong tir nhom
minh tim duoc, viét vao duéi bai.

-Gv nhan xét.

-Gv 14y bai cia nh6m thing cudc 1am
chuén, viét bd sung tir d& hoan chinh
két qua.

-Tim céc tir:

Chi tréem | -Thidu nhi, thiéu nién,
nhi dong, tré nho, tré

con, tré em.

N anan nandn 13

~Lép theo doi, nhén

xét, bd sung them.

-Ca16p doc dong
thanh bang tir da
hoan chinh rbi viét

c4c tir vao vo.

-3,4 hs doc lai bang
tir da hoan chinh.

‘CAU HOI: BANG GI? DAU CHAM , ~
DAU HAI CHAM ppt
B @0 &

[ Gido an Luyén tir va d4u cau I6p 3:
D& bai: TU NGTF VE CAC NUOC -
DAU PHAY pps.

Bt ©

[ Gido an Luyén tir va d4u cau 16p 3
D& bai: ON CACH DAT VA TRA LOI
CAU HOI: BANG GI? DAU HAI CHAM
docx
B @ L1

[ Gido an Luyén tir va d4u cau I6p 3:
D& bai: TU NGTF VE THE THAO -
DAU PHAY pps.

B @46 L2

TU KHOA LIEN QUAN

gido &n lang qué va do thi16p 3

luyén tir va cau tu ngu ve gia dinh on
tap cau aila gi

gio &n tap 1am van 1&p 3 4 bai nGi

viét vé ngudi lao ddng tri 6¢ potx.
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Chi tréem -Thiéu nhi, thiéu nién, | |-3,4 hs doc lai bang

tap cau aila gi
nhi dong, tré nho, tré | | tir 43 hoan chinh. -—
gido 4n tap lam véin 16p 3 & bai n6i

con, tréem. viét vé ngudi lao ddng tri 6¢ potx.
Chi tinh nét |-Ngoan ngoan, 1& tir nglr vé qué huong 6n t3p céu ai
ciatréem | phép, ngay tho, hidn o)
- lang, thét tha. gido &n luyén tir va cu 16p 2 tir gl

vé loai thi déu phdy

0 Chi tinh -Thuong yéu, yeu gido &n luyén tir va cau 16p 2 tir gl
o hodc sy quy, quy mén, quan & chim ddu chém phiy
u chim séc tam, ning d&, ning gido n luyén tir va cau 16p 2 tir ngi
. o N st 6t s chim than!
ctiangudi | niu, cham séc, chim V& ther et dau cham than
C gido &n luyén tir va du cau 16p 3 a8

16n dbivei | chit, lo ling... R i

tréem ; -

. gio &n luyén tir va ddu cau 1op 3 68
b.Bai tdp 2 | -Moi 1 hs doc yéu cau ciia bai tap. -1 hs doc yéu cau bai nhan hos 6n cach 83t va ra loi
(7-8phit) | -Moi 1 hs gidi ciu a dé lam méu truse | -1 hs lam méu cau a, LA

gido an luyén tirva ddu cau Iop 3 dé
bai nhén ho 6n cach dat va tra I6
cau hdi vi sao
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cBaitip3
(7-8 phiit)

© =2

16p.

-Gv chét lai:

+B6 phan cau tra 1i cau héi “Ai(con
g, c4i gi)?”1a : Thidu nhi

+B6 phan cau tra 1i cau hoi: “ 12 gi
1a: mdng non dét nwée

-Mi 2 hs én bang 1am bai (trong bang
phu).

-Gv huéng dén hs stra bai.

a.Thiéu nhi 1a mang non ciia dat nuée
b.Chiing em 1a hoe sinh tiéu hoe
c.Chich bong 1 ban cua tré em

-Mi 1 hs doc yéu ciu.

-Gv nhic hs : khac v6i bai 2, bai nay
x4c dinh trude bd phan tra 161 cau hoi:
“ Al (con gi, cdi gi) ?” hogc 12 gi bing
cdch djt cu hoi cho bd phan in dam

16p theo doi -

-Hs léng nghe.

-2 hs 1am tiép cau b,c
trén bang, ca 16p 1am
bai vao vd, sira bai.

-1 hs doc yéu cau.

-Hs chi ¥ ling nghe.

bang gi ~
giao an luyen tu va cau lop 3
gido 4n luyén tirva cau 16p 3 & nam

can bd x& thao luan vé sy tham gia
cia tré em quéng binh

quy trinh xy dung va quan Iy du n
pted c6 su tham gia cia nguoi dan

khai niém muc dich ca tién trinh t&.
chie cong ddng

nhibng tidu chi ma cac bén quan tam
tim hiéu cong ddng

céc linh wrc can tim hidu

céc phong phap duec i dung

6 thé lanh dao

ciing ¢ t& chirc phat huy vai tré cac.
nhém

lién két bén trong va bén ngoai cong
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c.Chich béng 13 ban cua tré em

6 thé lanh dao

cBaitdp 3 |-Moi 1 hs doc yéu ciu. -1 hs doc yéu ciu. A oy o
(7-8 phiit) | -Gv nhic hs : khdc vội bai 2, bai nay -Hs chi ¥ ling nghe. nhom
x4c dinh trude bd phan tra 161 cau hoi: lién két bén trong va bén ngosi cong

. i o " . déng
“ Ai (con gi, céi gi) 77 hodc 1a gi bing

céch dt chu hoi cho bo phén in dam

~Yeu céu céc em dit ding cau hoi cho XAKHOGIA DUNG

a
°

b phén in dam. -Hs lam bai vao ve NHAP
Ap dung kni mua hang

= -Ca 16p 1am bai vao vd. -Nhiéu hs tap d3t cau
u -Goi nhiéu hs dt ciu héi, gv nhanxét, |hoi néi tiép nhau, ca
) chéty: 16p nhan xét.

a.Cly tre 12 hinh anh than thude cia
lang qué Viét Nam.

-C4i gi 12 hinh 4nh than thude cta lang
qué Viét Nam?

b.Thiéu nhi 12 nhimg chi nhan twong
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Tiết 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3C)

Vệ sinh hô hấp
I. Mục tiêu


Sau bài học, HS biết: 

- Nêu ích lợi của việc tập thở buổi sáng.


- Kể ra những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.

- Giữ sạch cơ quan mũi, họng.

II. Đồ dùng dạy - học

Các hình trong SGK trang 8,9.

III. các hoạt động dạy - học chủ yếu

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm

* Mục tiêu: Nêu được ích lợi của việc tập thở buổi sáng.

* Cách tiến hành:
B1: Làm việc theo nhóm

GV yêu cầu HS quan sát các hình 1,2,3 trang 8 SGK; thảo luận và trả lời các câu hỏi:

- Tập thở sâu vào buổi sáng có lợi gì?

- Hằng ngày, chúng ta nên làm gì để giữ sạch mũi, họng?

B2: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu đại diện mỗi nhóm chỉ trả lời một câu hỏi. Sau mỗi câu trả lời, GV cho HS các nhóm khác bổ sung.

- Các câu trả lời của HS cần nêu được các ý sau:

Tập thở vào buổi sáng có lợi cho sức khoẻ vì:

+ Buổi sáng sớm có không khí thường trong lành, ít khói, bụi,...;

+ Sau 1 đêm nằm ngủ, không hoạt động, cơ thể cần được vận động để mạch máu lưu thông, hít thở không khí trong lành và hô hấp sâu để tống được nhiều khí các-bô-níc ra ngoài và hít được nhiều khí ô-xi vào phổi.

Hằng ngày, cần lau sạch mũi và xúc miệng bằng nước muối để tránh bị nhiễm trùng các bộ phận của cơ quan hô hấp trên.

- GV nhắc nhở HS nên có thói quen tập thể dục buổi sáng và có ý thức giữ vệ sinh mũi, họng.

Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp

* Mục tiêu: Kể ra được những việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.

* Cách tiến hành: 

B1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau cùng quan sát các hình ở trang 9 SGK và trả lời câu hỏi: Chỉ và nói tên các việc nên và không nên làm để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.

- Các cặp làm việc, GV theo dõi và giúp đỡ HS đặt thêm những câu hỏi: Hình này vẽ gì? Việc làm của các bạn trong hình là có lợi hay có hại đối với cơ qua hô hấp? Tại sao?

B2: Làm việc cả lớp

- GV gọi một số HS lên trình bày. Mỗi HS chỉ phân tích 1 bức tranh.

- GV bổ sung hoặc sửa chữa những ý kiến chưa đúng của HS.

- GV yêu cầu cả lớp:

+ Liên hệ thực tế cuộc sống, kể ra những việc nên làm và có thể làm được để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.

+ Nêu những việc các em có thể làm ở nhà và xung quanh khu vực nơi các em sống để giữ cho bầu không khí luôn trong lành.

*Kết luận: 

- Không nên ở trong phòng có người hút thuốc lá, thuốc lào (vì trong khói thuốc lá, thuốc lào có nhiều chất độc) và chơi đùa ở nơi có nhiều khói, bụi. Khi quét dọn, làm vệ sinh lớp học, nhà ở cần phải đeo khẩu trang.

- Luôn quét dọn và lau sạch đồ đạc cũng như sàn nhà để bảo đảm không khí trong nhà luôn sạch, không có nhiều bụi...

- Tham gia tổng vệ sinh đường đi, ngõ xóm; không vứt rác, khạc nhổ bừa bãi,...

Buổi chiều:

Thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2016

Tiết 1: TẬP ĐỌC (2A)

Làm việc thật là vui
A. Mục tiêu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từlàm việc, tích tắc, bận rộn, rực rỡ, ...
- Hiểu các từ mới: Sắc xuân rực rỡ, tưng bừng. Biết nghỉ hơi sau các dấu phảy, dấu hai chấm,giữa các cụm từ.
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu.
Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài.Lam việc giúp mọi người,  mọi vật có ích cho cuộc sống.
B. Đồ dùng dạy học: 
- GV:Tranh SGK.
- HS: SGK
C. Các hoạt động dạy- học
	Nội dung
	Cách thức tiến hành

	I. Kiểm tra: Đọc bài Phần thưởng.(5p)

II. Dạy bài mới: 

1. Giới thiệu:(1ph) 

2. Luyện đọc:(15PH)

Sắp sáng, sâu, quanh, quet, sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng.

a. Đọc từng câu.

Quanh ta,/ mọi vật,/ mọi người,/ đều làm việc.//Con tu hú kêu/ tuhú,/ tu hú.// Thế là sắp đến mùa vải chín.//

* Từ mới: Sắc xuân rực rỡ. Tưng bừng. 

b. đọc từng đoạn.

c. Đọc bài theo nhóm:
d. Đọc đồng thanh.

3. Tìm hiểu bài: (9ph)

Câu 1: Đồng hồ báo thức, cành đào nở hoa, tu hú kêu báo mùa vải chín, gà trống báo thức.

Câu 2: Bé học bài ....

Câu3: Vườn hoa rực rỡ...Lễ khai giảng  thật tưng bừng.

4. Luyện đọc lại:(10ph)

5. Củng cố dặn dò:(1ph)
	H. 3 em tiêp nôí nhau đọc.

     Trả lời câu hỏi nội dung bài.

G. Giới thiệu Ghi tên bài.

G. Đọc mẫu.

H. Luyện đọc các từ khó.

H. Nhiều em tiếp nối đọc từng câu.

G. Hướng dẫn ngắt giọng.

H. 2 em tìm cách ngắt nghỉ câu.

     4 em luyện đọc.

G. theo dõi uốn nắn.

H. Cả lớp luyện đọc.

H. 1 em đọc từ chú giải SGK

G. Chia bài thành 2 đoạn

Đ 1.........Ngày xuân thêm tưng bừng.

Đ 2........Phần còn lại.

H. Nhiều em đọc bài - G.Nhận xét.

H. Theo nhóm đọc bài.

     Thi đọc bài theo nhóm..

H + G Nhận xét.

H. Cả lớp đọc bài 1 lần.

G. nêu câu hỏi SGK.

H. Trả lời.

G. Nhận xét đưa ra ý đúng.

H. luyện đọc lại toàn bài. bình chon bạn đọc bài hay.

G. Nhận xét tiết học



Tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (2A)

Bộ xương
I. Mục tiêu

	- Nêu được tên và chỉ được vị trí các vùng xương chính của bộ xương: xương đầu, xương mặt, xương sườn, xương sống, xương tay, xương chân.
	- Biết tên các khớp xương của cơ thể.

- Biết được nếu bị gãy xương sẽ rất đau và đi lại khó khăn 


II. Chuẩn bị
· GV: Tranh. Mô hình bộ xương người. Phiếu học tập

· HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động
2. Bài cũ  Cơ quan vận động

· Nêu tên các cơ quan vận động?

· Nêu các hoạt động mà tay và chân cử động nhiều?

· GV nhận xét

3. Bài mới 

Giới thiệu: 
· Cơ và xương được gọi là cơ quan vận động. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về bộ xương.

Phát triển các hoạt động 
( Hoạt động 1: Giới thiệu xương, khớp xương của cơ thể

( Mục tiêu:HS nhận biết vị trí và tên gọi một số xương và khớp xương  

( Phương pháp: Thực hành, hỏi đáp

Bước 1 : Cá nhân 

· Yêu cầu HS tự sờ nắn trên cơ thể mình và gọi tên, chỉ vị trí các xương trong cơ thể mà em biết

Bước 2 : Làm việc theo cặp 

· Yêu cầu HS quan sát hình vẽ bộ xương SGK chỉ vị trí, nói tên  một số xương.

· GV kiểm tra 

Bước 3 : Hoạt động cả lớp 

· GV đưa ra mô hình bộ xương.

· GV nói tên một số xương: Xương đầu, xương sống

· Ngược lại GV chỉ một số xương trên mô hình.

Buớc 4: Cá nhân

· Yêu cầu HS quan sát, nhận xét vị trí nào xương có thể gập, duỗi, hoặc quay được.

( Các vị trí như bả vai, cổ tay, khuỷu tay, háng, đầu gối, cổ chân, … ta có thể gập, duỗi hoặc quay được, người ta gọi là khớp xương.

· GV chỉ vị trí một số khớp xương.

( Hoạt động 2: Đặc điểm và vai trò của bộ xương 

( Mục tiêu: HS biết được đặc điểm và vai trò của bộ xương.

( Phương pháp: Thảo luận 

Bước 1: Thảo luận nhóm

· GV đưa bảng phụ ghi các câu hỏi 

· Hình dạng và kích thước các xương có giống nhau không?

· Hộp sọ có hình dạng và kích thước như thế nào? Nó bảo vê cơ quan nào?

· Xương sườn cùng xương sống và xương ức tạo thành lồng ngực để bảo vệ những cơ quan nào?

· Nếu thiếu xương tay ta gặp những khó khăn gì?

· Xương chân giúp ta làm gì? 

· Vai trò của khớp bả vai, khớp khuỷu  tay, khớp đầu gối?

( GV giảng thêm + giáo dục: Khớp khuỷu tay chỉ có thể giúp ta co (gập) về phía trước, không gập được về phía sau. Vì vậy, khi chơi đùa các em cần lưu ý  không gập tay mình hay tay bạn về phía sau vì sẽ bị gãy tay. Tương tự khớp đầu gối chỉ giúp chân co về phía sau, không co được về phía trước.

Bước 2: Giảng giải 

   Kết luận: Bộ xương cơ thể người gồm có rất nhiều xương, khoảng 200 chiếc với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, làm thành một khung nâng đỡ và bảo vệ các cơ quan quan trọng. Nhờ có xương, cơ phối hợp dưới sự điều khiển của hệ thần kinh mà chúng ta cử động được.

( Hoạt động 3: Giữ gìn, bảo vệ bộ xương.

( Mục tiêu: HS biết cách và có ý thức bảo vệ bộ xương 

( Phương pháp: Hỏi đáp 

Bước 1: HS làm phiếu học tập cá nhân 

· Đánh dấu  x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

· Để bảo vệ bộ xương và giúp xương phát triển tốt, chúng ta cần:

· ( Ngồi, đi, đứng đúng tư thế 

· ( Tập thể dục thể thao.

· (  Làm việc nhiều.

· ( Leo trèo.

· ( Làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

· ( An nhiều, vận động ít.

· ( Mang, vác, xách các vật nặng.

· ( An uống đủ chất.

· GV cùng HS chữa phiếu bài tập.

Bước 2: Hoạt động cả lớp.

· Để bảo vệ bộ xương và giúp xương phát triển tốt, chúng ta cần làm gì?

· Chúng ta cần tránh những việc làm nào có hại cho bộ xương?

· Điều gì sẽ xảy ra nếu hàng ngày chúng ta ngồi, đi đứng không đúng tư thế và mang, vác, xách các vật nặng.

· GV treo 02 tranh /SGK

· GV chốt ý + giáo dục HS: Thường xuyên tâp thể dục, làm việc nghỉ ngơi hợp lý, không mang vác các vật nặng để bảo vệ xương và giúp xương phát triển tốt.

4. Củng cố – Dặn  dò 
· Nhận xét – tuyên dương 

· Chuẩn bị: Hệ cơ 
	- Hát

- Cơ và xương

- Thể dục, nhảy dây, chạy đua

( ĐDDH: tranh, mô hình bộ xương.

- Thực hiện yêu cầu và trả lời: Xương tay ở tay, xương chân ở chân . . .

- HS thực hiện

- HS chỉ vị trí các xương đó trên mô hình.

- HS nhận xét

- HS đứng tại chỗ nói tên xương đó

- HS nhận xét.

- HS chỉ các vị trí trên mô hình và tự kiểm tra lại bằng cách gập, xoay cổ tay, cánh tay, gập đầu gối.

- HS đứng tại chỗ nói tên các khớp xương đó.

( ĐDDH: tranh.

- Không giống nhau

- Hộp sọ to và tròn để bảo vệ bộ não.

- Lồng ngực bảo vệ tim, phổi . . .

- Nếu không có xương tay, chúng ta không cầm, nắm, xách, ôm được các vật.

- Xương chân giúp ta đi, đứng, chạy, nhảy, trèo

   * Khớp bả vai giúp tay quay được.

   * Khớp khuỷu tay giúp tay co vào và duỗi ra.

   * Khớp đầu gối giúp chân co và duỗi.

( ĐDDH: phiếu học tập, tranh.

- HS làm bài.

- HS quan sát

- HS nghe và ghi nhớ. 





Tiết 3: TOÁN* (2A)

Luyện tập

<Số bị trừ, Số trừ, Hiệu>
I- Mục tiêu
 - Củng cố những kiến thức đã học về gọi tên các thành phần trong phép tính trừ, về dm và giải toán.

- HS tập ước lượng  và sử dung đơn vị đo trong thực tế. Làm tính và giải toán thành thạo với các số có kèm theo đơn vị dm, cm. 

- Phát huy tính tích cực của hs. 
II- Đồ dung:

HS : thước thẳng có vạch chia cm, bảng con
III- Các hoạt động dạy học
  1-Bài cũ:  3'               1dm = ... cm

                                  30cm = ... dm

  2- Thực hành: 33- 35'

	 Bài 1:

- Tìm vạch chỉ 1dm trên thước thẳng.

- Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2 dm.

- Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.

- Vẽ đoạn thẳng CD dài 2dm
	HS tìm trên thước thẳng vị trí 1dm, 2dm

Dùng thước vẽ 2 đoan thẳng, đoạn CD vẽ dọc tờ nháp.

 HS kiểm tra chéo nhau.

	Bài 2: Điền vào chỗ chấm

60cm =… dm                      5dm =… cm

40cm =… dm                     10dm =… cm 
	HS làm bảng con, 2 HS  lên bảng chữa bài.

 Nhận xét.

	Bài 3: Điền cm hoặc dm vào chỗ chấm.

- Độ dài cái bút chì là 17...

- Độ dài một quyển vở là 2...4...

- Chiếc bàn học sinh dài khoảng 12...

- Em cao khoảng........

- Độ dài chiếc hộp bút là 22...

Bài 4:Tính hiệu của

38 và 26           48 và 34            

 79 và 53          64 và 24             

Muốn tính hiệu ta làm phép tính gì?

Bài 5: Tính hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và số bé nhất có 2 chữ số.
	HS tự ước lượng độ dài các vật sau đó điền vào chỗ chấm.

Một số HS nêu miệng - nhận xét.

HS tự làm vở, 2HS làm bài trên bảng nhóm chữa bài.

HS củng thành phần tên gọi trong phép trừ, cách tính hiệu

HS nhanh hoàn thiện và chữa bài trên bảng.

	3- Củng cố, dặn dò: 1-2'

  Hệ thống KT; Nhận xét tiết học- dặn dò.
	



Buổi sáng:

Thứ năm ngày 01 tháng 9 năm 2016

< Dạy 3A Tu lẻ, Dạy 3C Tu chẵn >

Tiết 1: TIN HỌC (4B)

Bài 2: Khám phá máy tính (t1)

I. Mục đích yêu cầu:

- Học sinh có ý niệm ban đầu về sự phát triển của máy tính.

- Biết được bộ phận nào là quan trọng nhất của máy tính.

- Biết được sự phong phú về hình dạng và chức năng của máy tính hiện nay. 

Sau khi học xong bài này các em có khả năng:

- Nhận biết máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình.

- Nhận biết mô hình hoạt động của máy tính: nhận thông tin, xử lí thông tin và xuất thông tin.


II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.


III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Dạy bài mới: Chúng ta đã được học về máy tính, nhưng chúng ta có biết lịch sử ra đời của máy tính và hiện nay nó đã được cải tiến như thế nào không? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta biết điều đó.
* Các hoạt động:

a. Hoạt động 1: Máy tính xưa và nay:

  - Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm 1945, có tên là ENIAC, nặng gần 27 tấn, chiếm diện tích gần 167m2 (H2- trang 5) 

  - Máy tính ngày nay nặng khoảng 15kg, chiếm diện tích 0.5 m2.

  - Máy tính ngày nay nhỏ gọn hơn, tiêu tốn ít điện hơn, rẻ hơn…

Hỏi: Các em đã biết khá nhiều về máy tính rồi thế nhưng em có biết nhiệm vụ từng bộ phận của máy tính không?

b. Hoạt động 2: 

Nhắc lại câu hỏi: Các bộ phận của máy tính làm nhiệm vụ gì?

Hỏi: Bộ phận nào của máy tính quan trọng nhất?
	- ổn định trật tự.

- Lắng nghe.

- Quan sát, ghi bài.

- Lắng nghe câu hỏi.

- Thảo luận – trả lời.

+ Bàn phím, chuột: đưa thông tin vào để máy tính xử lí.

+ Phần thân máy: Thực hiện quá trình xử lí.

+ Màn hình: Đưa thông tin ra sau khi xử lí.

- Nghe rút kinh nghiệm – ghi bài.

- Trả lời câu hỏi.

  + Phần thân máy.

- Lắng nghe.



IV. Củng cố - Dặn dò


- Khái quát sự phát triển của máy tính, và nhiệm vụ của từng bộ phận máy tính.


- Nhận xét tiết học.
Tiết 2: TIN HỌC (4B)

Bài 2: Khám phá máy tính (t2)

I. Mục đích yêu cầu:

- Học sinh có ý niệm ban đầu về sự phát triển của máy tính.

- Biết được bộ phận nào là quan trọng nhất của máy tính.

- Biết được sự phong phú về hình dạng và chức năng của máy tính hiện nay. 

Sau khi học xong bài này các em có khả năng:

- Nhận biết máy tính có khả năng thực hiện tự động các chương trình.

- Nhận biết mô hình hoạt động của máy tính: nhận thông tin, xử lí thông tin và xuất thông tin.


II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án, máy tính.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.


III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Kiểm tra bài cũ

3. Dạy bài mới:

* Các hoạt động:

c. Hoạt động 3: 

* Bài tập

 Gọi học sinh lên bảng tính:

- Tính xem chiếc máy tính xưa nặng gấp mấy lần chiếc máy tính hiện nay.

- Tính xem chiếc máy tính xưa chiếm diện tích bao nhiêu căn phòng rộng 20 m2.

- Tính tổng của 15, 21 thông tin vào là gì, thông tin ra là gì?

- Tính hiệu của 200 và 177; thông tin vào là gì, thông tin ra là gì?
	- ổn định.

- Lắng nghe.

- Thực hành làm bài tập.

- Thực hành tính toán.

- Lấy 27 tấn đổi ra kg (= 27.000 kg). Sau đó lấy 27.000 kg chia cho 15 kg.

27.000 : 15 = 1800 lần.

- Thực hành tính toán.

- Lấy 167 m2 chia cho 20 m2.

167 : 20 = 8.35 căn phòng.

- Trả lời câu hỏi.

+ Thông tin vào là: 15, 21, dấu (+)

+ Thông tin ra là: kết quả của phép tính (=36)

+ Thông tin vào là: 200, 177, dấu (-)

+ Thông tin ra là: kết quả của phép tính (=23)

- Lắng nghe.



IV. Củng cố - dăn dò:
 
- Khái quát sự phát triển của máy tính, và nhiệm vụ của từng bộ phận máy tính.

 
- Về nhà học lại bài.

Tiết 3: TIN HỌC (4A)

Bài 2: Khám phá máy tính (t1+2)

< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 4B >

Buổi chiều:

Thứ năm ngày 01 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (3C)

Bài 2: Thông tin xung quanh chúng ta (t1)

I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp học sinh biết ba dạng thông tin cơ bản.

- Giúp học sinh biết được con người sử dụng ba dạng thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau.

- Giúp các em biết được máy tính là công cụ dùng để lưu trữ, xử lý và truyền thông tin.

II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ, báo và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định lớp:

   Báo cáo sĩ số:

   Tên học sinh vắng mặt:
2. Kiểm tra bài cũ

- Câu 1: Máy tính có mấy bộ phận? kể tên các bộ phận đó?

- Câu2: Muốn bật máy tính ta làm như thế nào?

- Cô nhận xét câu trả lời.
3. Dạy bài mới:

- Đặt vấn đề: Hằng ngày chúng ta tiếp xúc với nhiều dạng thông tin khác nhau. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em ba dạng thông tin thường gặp là thông tin dạng văn bản, thông tin dạng âm thanh và thông tin dạng hình ảnh.

- Hỏi: Em hãy cho cô biết một vài thông tin dạng văn bản có trong sách giáo khoa. 

- Cô giáo trình bày thông tin dạng văn bản và cho ví dụ minh hoạ.

- Cô trình bày thông tin dạng âm thanh và cho ví dụ minh hoạ.

- Hỏi: Em hãy cho biết một vài thông tin dạng âm thanh quen thuộc?

- Cô nhận xét câu trả lời của các em.

- Cô trình bày thông tin dạng hình ảnh và cho ví dụ minh hoạ.

- Hỏi: Em hãy cho cô biết một số thông tin dạng hình ảnh có trong sách giáo khoa?.

- Cô nhận xét câu trả lời của các em.

- Giáo viên tóm tắt lại bài học lý thuyết hôm nay.
	- Đáp: Máy tính có bốn bộ phận. Đó là thân máy, màn hình, bàn phím và chuột.

- Đáp: Nhấn nút ở trên thân máy và nút ở màn hình.

- Học sinh lắng nghe.

- Học sinh lắng nghe, chép bài vào vở.

- Những dòng chữ, số, bài toán …

- Đáp 1: Tiếng trống trường, tiếng điện thoại,….

- Đáp 2: Hai người bạn đang nói chuyện với nhau.

- Học sinh lắng nghe, chép bài vào vở.

- Đáp 1: Thầy giáo đang đánh trống

- Đáp 2: Các biển báo giao thông

- Học sinh lắng nghe, chép bài vào vở.




IV. Củng cố - Dặn dò

· Hệ thống lại kiến thức cho học sinh làm lại thực hành cho học sinh.

· Về nhà làm bài tập B2, B3, B4, B5, B6 trang 14, 15.

· Về nhà học lại bài và đọc trước bài mới: Bàn phím máy tính.

Tiết 2: TIN HỌC (3C)

Bài 2: Thông tin xung quanh chúng ta (t2)

I. MỤC TIÊU: 

Sau khi học xong bài này các em có khả năng:

 - Nhận biết được ba dạng thông tin cơ bản.

 - Biết được con người sử dụng thông tin  khác nhau cho những mục đích khác nhau.

- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  

 - GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, thước.

 - HS: SGK, vở.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Tổ chức ổn định lớp

2. Bài mới.

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	Thông tin là những gì đem lại sự hiểu biết cho chúng ta về thế giới xung quanh.

Hỏi: Xung quanh chúng ta có rất nhiều thông tin, em hãy cho 1 số ví dụ về thông tin.

- GV hướng dẫn học sinh trả lời và nhóm câu trả lời lại thành từng nhóm.

- Gọi học sinh nhận xét về những thông tin đã đưa ra.

- Kết luận thông tin gồm 3 dạng: văn bản, âm thanh, hình ảnh. 

1. Thông tin dạng văn bản:

- Sách giáo khoa, sách truyện, những bài báo....chứa đựng thông tin dạng văn bản.

Bài tập:
B1: Quan sát hình 11- SGK cho biết một số thông tin trên bảng?

 - Gọi 1 số học sinh trả lời.

- Nhận xét câu trả lời.

2. Thông tin dạng âm thanh:

- Tiếng trống trường cho em biết giờ ra chơi bắt đầu hoặc kết thúc, tiếng em bé khóc cho em biết em đói bụng hoặc buồn ngủ...là những thông tin dạng âm thanh.

3. Thông tin dạng hình ảnh:

- Gv yêu cầu hs đưa ra một số ví dụ về hình ảnh mà các em thường thấy trong cuộc sống hàng ngày?

B2: ( trang 12). Em hãy điền số thích hợp vào ô trống
B3:: Cho hs quan sát ảnh trên màn hình. Cho biết thông tin mà em nhận biết được?

B4: Yêu cầu hs quan sát hình ảnh và cho biết tư thế ngồi làm việc với máy tính như thế nào là đúng.

B4, B5, B6, B7 (Trang 15 - SGK) yêu cầu hs làm vào vở bài tập.

- Gv chấm chữa bài và nhận xét vể bài  làm của hs.
	- Chú ý lắng nghe.

- Trả lời câu hỏi.

- Nhận xét về các thông tin.

+ Thông tin có thể nghe được và nhìn thấy được.

- Chú ý lắng nghe và ghi chép vào vở.

- Trả lời câu hỏi.

+ Thông tin trên bảng ở hình 11 là: Cổng trời Quảng Bạ thuộc tỉnh Hà Giang: Là cửa ngõ đầu tiên lên cao nguyên Đồng Văn, Độ cao so với mặt biển là: 1500m...

- Chú ý lắng nghe + ghi chép vào vở.

- Chú ý lắng nghe và trả lời câu hỏi.

- HS làm  và trả lời.

-Quan sát hình ảnh trên màn hình.

- HS trả lời

- HS thực hiện

- Làm bài tập vào vở.

- Chú ý lắng nghe + rút kinh nghiệm.


IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:


- Nhắc lại 3 dạng của thông tin gồm: văn bản, âm thanh, hình ảnh.


Tiết 3: THỦ CÔNG (3C)

Gấp tàu thủy hai ống khói (t2)
I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức

-  Học sinh biết cách gấp tàu thủy hai ống khói.

 2. Kĩ năng:

- Gấp được tàu thủy hai ống khói.Các neap gấp tương đối phẳng,tàu thủy tương đối cân đối. Với HS khéo tay:
-  Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối.

 3. Thái độ:

-  Yêu thích gấp hình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Như tiết trước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động (ổn định tổ chức).

2. Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra giấy thủ công, kéo, bút màu.

3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 3. Thực hành.

Mục tiêu: HS gấp được tàu thuỷ có hai ống khói.

Cách tiến hành: 

+ Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại các thao tác gấp tàu thủy hai ống khói theo các bước đã hướng dẫn.

+ Giáo viên nhận xét và nhắc lại quy trình gấp tàu thủy hai ống khói.

+ Giáo viên nhắc học sinh.

+ Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành.

+ Giáo viên đến từng bàn quan sát, uốn nắn cho những học sinh chưa đúng, giúp đỡ những học sinh còn lúng túng để học sinh hoàn thành sản phẩm.

+ Giáo viên nhận xét các sản phẩm được trình bày trên bảng.

+ Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của nhóm (học sinh).

4. Củng cố & dặn dò:

+ Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần, thái độ học tập, kết quả thực hành của học sinh.

+ Dặn dò: 
	+ Học sinh thực hành gấp tàu thủy hai ống khói.

- Bước 1: gấp, cắt tờ giấy hình vuông.

- Bước 2: gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu

 gấp giữa hình vuông.

- Bước 3: gấp thành tàu thủy hai ống khói.

+ Sau khi gấp được tàu thủy, các em có thể dán vào vở hoặc trình bày vào1 tờ giấy cứng (nhóm của mình).

+ Sau đó dùng bút màu trang trí tàu và xung

 quanh cho đẹp.

+ Học sinh thực hành và trưng bày sản phẩm theo

 yêu cầu của giáo viên.

+ Lớp bình chọn nhóm đạt loại A+, loại A 

+ Giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo để học bài “Gấp con Ếch”.
· HS nghe.



Buổi sáng:

Thứ sáu ngày 02 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (5 …)

Bài 2: Thông tin được lưu trữ trong máy tính như thế nào? (t1)

I. Mục đích:

- Học sinh  làm quen với khái niệm tệp và thư mục trong máy tính.

- Học sinh biết cách xem tệp và thư mục, khám ổ đĩa C.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: SGK, G.a, bảng, phấn, máy tính.

- Học sinh : SGK, vở, bút.

III. Hoạt động dạy &  học:
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của trò

	1. ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ(5’)

3. Bài  mới (15’)

1. Tệp và thư mục
2. Xem các tệp và thư mục

Thực hành (10-15’)
	- GV hỏi: 

+ Em đã được làm quen với việc sử dụng máy tính và đã biết gì?

+ Kể tên các loại thiết bị để lưu trữ thông tin.
- Hướng dẫn học sinh quan sát H1a, H1b/T6

- GV chốt: 

+ Thông tin trong máy tính cũng cần phải sắp xếp có trật tự đó là thông tin được tổ chức dưới dạng tệp và thư mục.

+ Thông tin trong máy tính được lưu trong các tệp, mỗi tệp có một tên để phân biệt.

- Ví dụ: Tệp văn bản, tệp hình vẽ, tệp chương trình. . . 

- Quan sát H2 biểu tượng  và tên một số tệp 

+ Các tệp được lưu ở đâu?

- GV nhấn mạnh: 

+ Các tệp được lưu trong các thư mục (mỗi thư mục có tên và biểu tượng riêng).

+ Một thư mục có thể chứa nhiều thư mục con khác cũng giống như ngăn sách có thể chứa các ngăn nhỏ hơn.

Ví dụ: Thư mục gốc có tên là      

- Ngọc Hà

+ Tập văn bản (thư mục con)

+ Tranh vẽ (thư mục con)

- Yêu cầu 2 h/s lấy ví dụ.

Nhận xét: Biểu tượng của tệp có hình kẹp giấy màu vàng.

- GV hướng dẫn HS quan sát H4 và giải thích:

+ Thông thường trên màn hình máy tính có một biểu tượng với tên là Mycomputer.

+ Để xem các tệp và thư mục có trong máy tính: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Mycomputer.

+ Hướng dẫn học sinh khám phá các ổ đĩa C, D, E,...

- Bao quát lớp.
	- 2h/s trả lời.

- HS lắng nghe+ quan sát.

- 2 h/s trả lời.

- HS lắng nghe+ quan sát.

- Ghi bài.

- Lắng nghe+ quan sát.

- 2 h/s lấy ví dụ về tệp và thư mục.

- 1-2 h/s trả lời.

- 1 h/s nhận xét.

- Ghi bài.

- 2 h/s lấy ví dụ về tệp và thư mục.

- Ghi bài.

- H/s chỉ ra được các tệp và thư mục gốc, thư mục con.

- Lắng nghe.

- Quan sát cửa sổ xuất hiện như H6/T8, nghe và ghi nhớ.

- HS thực hành khám phá ổ đĩa.



IV. Củng cố,  dặn dò(3’)


- Tệp, thư mục, các biểu tượng của tệp và thư mục.

- Học thuộc bài.

- Đọc trước bài XEM các thư mục và tệp.

Tiết 2: TIN HỌC (5 …)

Bài 2: Thông tin được lưu trữ trong máy tính như thế nào?  (t2)

I. Mục đích:

- Học sinh tiếp tục làm quen với khái niệm tệp và thư mục trong máy tính.

- Học sinh biết cách xem tệp và thư mục, khám ổ đĩa D.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: SGK, G.a, bảng, phấn, máy tính.

- Học sinh : SGK, vở, bút.

III. Hoạt động dạy &  học:
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của trò

	1. ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ(5’)

3. Bài  mới (15’)

1. Tệp và thư mục
2. Xem các tệp và thư mục

Thực hành (10-15’)
	- GV hỏi: 

+ Em đã được làm quen với việc sử dụng máy tính và đã biết gì?

+ Kể tên các loại thiết bị để lưu trữ thông tin.
- Hướng dẫn học sinh quan sát H1a, H1b/T6

- GV chốt: 

+ Thông tin trong máy tính cũng cần phải sắp xếp có trật tự đó là thông tin được tổ chức dưới dạng tệp và thư mục.

+ Thông tin trong máy tính được lưu trong các tệp, mỗi tệp có một tên để phân biệt.

- Ví dụ: Tệp văn bản, tệp hình vẽ, tệp chương trình. . . 

- Quan sát H2 biểu tượng  và tên một số tệp 

+ Các tệp được lưu ở đâu?

- GV nhấn mạnh: 

+ Các tệp được lưu trong các thư mục (mỗi thư mục có tên và biểu tượng riêng).

+ Một thư mục có thể chứa nhiều thư mục con khác cũng giống như ngăn sách có thể chứa các ngăn nhỏ hơn.

Ví dụ: Thư mục gốc có tên là      

- Ngọc Hà

+ Tập văn bản (thư mục con)

+ Tranh vẽ (thư mục con)

- Yêu cầu 2 h/s lấy ví dụ.

Nhận xét: Biểu tượng của tệp có hình kẹp giấy màu vàng.

- GV hướng dẫn HS quan sát H4 và giải thích:

+ Thông thường trên màn hình máy tính có một biểu tượng với tên là Mycomputer.

+ Để xem các tệp và thư mục có trong máy tính: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Mycomputer.

+ Hướng dẫn học sinh khám phá các ổ đĩa C, D, E,...

- Bao quát lớp.
	- 2h/s trả lời.

- HS lắng nghe+ quan sát.

- 2 h/s trả lời.

- HS lắng nghe+ quan sát.

- Ghi bài.

- Lắng nghe+ quan sát.

- 2 h/s lấy ví dụ về tệp và thư mục.

- 1-2 h/s trả lời.

- 1 h/s nhận xét.

- Ghi bài.

- 2 h/s lấy ví dụ về tệp và thư mục.

- Ghi bài.

- H/s chỉ ra được các tệp và thư mục gốc, thư mục con.

- Lắng nghe.

- Quan sát cửa sổ xuất hiện như H6/T8, nghe và ghi nhớ.

- HS thực hành khám phá ổ đĩa.



IV. Củng cố, dặn dò(3’)


- Tệp, thư mục, các biểu tượng của tệp và thư mục.

- Học thuộc bài.

- Đọc trước bài XEM các thư mục và tệp.
Tiết 3: TIN HỌC (5 …)

Bài 2: Thông tin được lưu trữ trong máy tính như thế nào? (t1+2)
< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 5… >

Buổi chiều:

Thứ sáu ngày 02 tháng 9 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (2A)

Luyện tập chung (t2)
I . Mục tiêu: Giúp hs củng cố về: 

· Phân tích số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị 

· Phép cộng , phép trừ tên gọi các thành phần và kết quả của từng phép tính, thực hiện phép tính 

· Giải toán có lời văn

· Quan hệ giữa dm và cm  

II . Đồ dùng dạy học: bảng phụ trình bày nội dung bàie tập 2a , b sgk / 4 , vở , bảng con

III . Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 

	1 . Ổn định : 

2 . Bài mới : 

Hoạt động 1 : giới thiệu bài 

Các tiết học trước các em được rèn luyện về cách phân tích số có hai chữ số thành tổng của chục và đơn vị , thực hiện phép tính cộng trừ . Hôm nay các em tiếp tục củng cố kiến thức qua bài Luyện tập chung

Hoạt động 2 : thực hành luyện tập

Bài 1 sách giáo khoa  / 11

Viết các số theo mẫu : 25 , 62 , 99 , 87 , 39 , 85 

Viết bảng mẫu : 25 = 20 + 5 

Gv đọc 2 cặp số yêu cầu hs phân tích số

25 = 20 + 5                       62 = 60 + 2

99 = 90 + 9                       87 = 80 + 7

39 = 30 + 9                       85 = 80 + 5

Bài 2 sgk / 11 

Số hạng   30  52   9   7

Số hạng   60  14  10  2

Tổng        90  66  19   9

Số bị trừ   90  66  19  25

Số trừ       60  32  19  15

Hiệu         30  31   0   10

Muốn tìm tổng lấy số hạng cộng với số hạng

Muốn tìm hiệu lấy số bị trừ trừ đi số trừ 

Treo bảng phụ chữa bài

Bài 3 sgk / 11 : tính

48        65          94        32           56

  +           --            --         +              --

30       11          42         32           16 

78       54          52         64           40 
Bài 4 sgk / 11 : giải toán

- Học sinh  đọc kĩ đề toán và tự trình bày bài giải

                 Bài giải :
Số quả cam chị hái được là : 

85 – 44 = 41 ( quả )

Đáp số : 41 quả cam 

Bài 5 sgk / 11 : hỏi miệng

1dm = ? cm 

10 cm = ? dm 

4 . Củng cố dặn dò : luyện tập những kiến thức gì?

Trò chơi : điền số vào ô trống

28 = 20 +  (
27 +  (= 47

35 -   (= 5

5 . Nhận xét dặn dò : ôn lại cách  đọc viết các số trong phạm vi 10

Luyện tập giải toán có lời văn
	- hát 

- nhắc lại tựa bài 

- Cả lớp làm bảng con 

- 2 hs nêu cách đọc số , kết quả phân tích
- 2 học sinh  nêu cách làm 

- Cả lớp làm bài 

- 2 hs nêu kết quả , lớp làm vở , 2 học sinh  lên bảng làm bài 

- cả lớp làm bài

- làm bài vào vở 

- Học sinh  nêu miệng

-10 cm , 1dm 

- trả lời phần nội dung 

- 3 hs đại diện 3 tổ thi đua





Tiết 2: THỦ CÔNG (2A)

Gấp tên lửa (t2)

I. MỤC TIÊU
· Biết cách gấp tên lửa.
· Gấp được tên lửa. Các nếp gấp phẳng, thẳng, sản phẩm đẹp. HS gấp được tên lửa thành thạo.

· HS hứng thú và yêu thích gấp hình.

*   Với HS khéo tay: Gấp được tên lửa , Các nếp gấp phẳng, thẳng . Tên lửa sử dụng được.

II. CHUẨN BỊ

· GV: Mẫu tên lửa được gấp bằng giấy thủ công. Giấy thủ công có kẻ ô. Mẫu quy trình giấy tên lửa.

· HS: Giấy nháp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	         HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Kiểm tra :Gấp tên lửa

· Yêu cầu h/s nêu các bước thực hiện để gấp tên lửa 

· Nhận xét
	· B1:Gấp tạo mũi & thân tên lửa

· B2:Tạo tên lửa & sử dụng

	2.Bài mới :

a)Giới thiệu : Gấp tên lửa (T2)
	

	b)Hướng dẫn các hoạt động:

· Hoạt động 1:Quan sát –nhận xét

· GV : hỏi lại các thao tác gấp tên lửa ở tiết 1.

· Muốn gấp được tên lửa các em thực hiện mấy bước? (có 2 bước).

· Bước 1: Gấp tạo mũi tên và thân tên lửa.
	· HS trả lời.

· HS phát biểu, cả lớp theo dõi nhận xét.

· Nêu lại các bước gấp.

	· Bước 2 : Tạo tên lửa và sử dụng.
	

	· Hoạt động 2:Hướng dẫn – thực hành gấp  tên lửa

· Tổ chức cho HS thực hành gấp tên lửa theo tổ.

· Gợi ý HS trình bày sản phẩm và chọn ra những sản phẩm đẹp để tuyên dương nhằm khích lệ HS.

· Theo dõi nhắc nhở từng tổ.

· Đánh giá sản phẩm của HS.

· Chia lớp thành 2 đội thi đua phóng tên lửa.

· Nhận xét -Tuyên dương đội thắng.
	· HS thực hành gấp theo tổ gấp tên lửa và trình bày trên giấy A4. Thi đua với các tổ khác.

· Từng tổ lên trình bày sản phẩm.

· Đại diện 2 dãy bàn lên thi đua.

· Cả lớp theo dõi nhận xét.

	3 Nhận xét - dặn dò :
	

	· Nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS.

· Dặn dò chuẩn bị bài sau : Gấp máy bay phản lực.
	



Tiết 3: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (2A)

Chủ điểm: Vệ sinh trường lớp
Kiểm điểm nề nếp tuần 2. Vệ sinh trường học, lớp học.

Tiếp tục tập dượt đội hình và các bài múa chuẩn bị cho lễ khai giảng.
I. MỤC TIÊU: 

     
- Học sinh rửa lớp trong ngoài sạch sẽ, lau bàn ghế các cửa kiếng ..

     
- HS biết sử dụng dụng cụ rửa lớp học : Dẻ lau, bàn chải , xô xách nước, chổi,…  
- GDHS biết vệ sinh lớp học, thường xuyên nhặt rác trong và ngoài lớp.

II. CHUẨN BỊ:

      
- HS: chổi, xô xách nước, dẻ  lau,….

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Ổn định:

- Tổ chức cho lớp hát 1 bài  hát đã học 

2. Bài cũ:

 - GV hỏi HS:  Vệ sinh lớp ta cần những dụng cụ nào?

 - GV nhận xét

3. Bài mới :

a. Giới thiệu baøi : nói sơ lược yêu cầu và cách thức : Vệ sinh lớp học. 

b. Biện pháp thực hành :

* Hoạt động 1; lý thuyết.

 - GV neâu câu hỏi : 

+ vì sao ta phải vệ sinh lớp học

+ vệ sinh xong lớp học nó tạo cho chúng ta được cái gì? 

+ Nếu  suốt tuần ta không vệ sinh lớp học thì chuyện gì xảy ra ?;

- GV chốt ý lại nội dung các câu hỏi trên.

*Hoạt động 2:  Thực hành vệ sinh lớp học 

-GV :Chia tổ và phân công  nhiệm vụ từng tổ:
 + Tổ 1: lau các cửa kiếng .

 + Tổ 2: Dùng bàn chải, xô xách nước … rửa nền trong lớp.

 + Tổ 3 :Dùng chổi quét rác trong và ngơài lớp sau đó rửa sạch hàng ba lớp.

- Ba tổ tiến hành làm, giáo viên theo dõi nhắc nhở .

- Cho HS vệ sinh tay chân .

4.Củng cố, dặn dò:

 - GV nhận xét thái độ làm việc của HS.
	- HS trả lời

- HS nhận xét
- HS lắng nghe

- HS trả lời

- HS tả lời

- HS tiến hành thực hiện.
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